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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG  

CỦA TỔN THƯƠNG THỂ THUỶ TINH, DỊCH KÍNH DO CHẤN THƯƠNG 
 

ĐỖ NHƯ HƠN - Bệnh viện Mắt TW 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm tổn thương thể thuỷ tinh, 

dịch kính sau chấn thương. Đối tượng nghiên cứu là nhóm 83 
bệnh nhân bị chấn thương nằm điều trị tại khoa Chấn thương 
Bệnh viện Mắt Trung ương. Phương pháp nghiên cứu mô tả 
tiến cứu không có nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu: Đục thể 
thuỷ tinh và dịch kính cho chấn thương xảy ra do tai nạn lao 
động. Nam giới: 89,4%, đụng dập 10,8%, vết thương xuyên 
không có dị vật 44,6%, có dị vật nội nhãn 44,6%. Phần lớn 
là dị vật kim loại 78,4%, tổn thương có rách, sẹo giác mạc ở 
87,1%, kích thước rách > 4mmm chiếm 5%. Tổn thương phối 
hợp mống mắt: 56,6% có đứt chân mống mắt, dính mống mắt 
69,9%, dãn liệt đồng tử 88,1%. Tổn hại đục dịch kính gặp 
7,2% thường là xuất huyết, viêm dịch kính, tổ chức hoá dịch 
kính. Trong đó có 74,7% đục dịch kính trung bình (độ 2), 
25,3% đục độ 3. Đục khu trú: 64,5% trong đó chủ yếu là 
viêm dịch kính, có 25,3% đục dịch kính toả lan chủ yếu là do 
xuât huyết dịch kính. Kết luận: Tổn thương dịch kính và thể 
thuỷ tinh là đa dạng phức tạp và thường phối hợp với nhau. 

Từ khoá: tổn thương thể thủy tinh dịch kính do chấn 
thương. 

summary 
Objectives: To evaluate the crystalline and vitreous 

post traumatic lesions. Subjects: group of 83 patients 
were treated in Trauma department, VNIO. Methods: 
prospective descriptive study without control group.  

Results: post traumatic cataract and post traumatic 
vitreous opacity were mainly due to working accidents. 
Males: 89,4%, contusion 10.8%, penetrating injuries 
with IOFB 44.6%; without IOFB 44.6%. Metal IOFB 
78,4%, corneal scar and laceration in 87.1%, corneal 
lacerations larger than > 4mmm accounted for 5%. 
Associated iridal lesions: 56.6% had iris dialysis, 

synechia 69.9%, nonresponsive mydriase 88.1%. 
Vitreous opacity happened in 7.2%, mainly were 
vitreous hemorrhage, vitritis, vitreous organization. Out 
of them, 74.7% had grade II vitreous opacity, 25.3% 
had grade III opacity. Localized opacity: 64.5% mainly 
due to vitritis; 25.3% with diffuse vitreous opacity were 
mainly due to vitreous hemorrhage.  

Conclusion: the crystalline and vitreous lesions 
were various, complicated which usually come 
together.  

Keywords: To evaluate the crystalline and vitreous 
post traumatic lesions. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chấn thương mắt gây nhiều tổn thương phối hợp 

cho nhãn cầu và các bộ phận phụ thuộc. Trong tổn 
thương nhãn cầu tổn thương thể thuỷ tinh và dịch kính 
thường đi kèm sau chấn chương và là yếu tố tạo nên 
diễn biến phức tạp của chấn thương. Tổn thương thể 
thuỷ tinh dịch kính thường làm giảm thị lực trầm trọng 
và có nguy cơ gây biến chứng nặng, gây mù cao. Đây 
là tổn thương gặp ở người trẻ, tuổi lao động, 95% có 
tổn thương các bộ phận khác phối hợp. Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng của tổn thương thể thuỷ tinh, dịch 
kính sau chấn thương chưa được các tác giả quan tâm 
và là việc cần thiết cho lâm sàng nhãn khoa. Nghiên 
cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu những đặc điểm 
lâm sàng của tổn thương thể thuỷ tinh, dịch kính sau 
chấn thương.  

ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu được tiến hành trên nhóm bệnh nhân từ 

3 - 45 tuổi bị chấn thương tại khoa Chấn thương, Bệnh 
viện Mắt Trung ương từ tháng 12/2005 - 1/2008 có tổn 
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thương thể thuỷ tinh và dịch kính không có bệnh lý 
khác của mắt và toàn thân phối hợp tổng số 83 bệnh 
nhân (83 mắt). Phương pháp nghiên cứu là mô tả, tiến 
cứu. Qui trình nghiên cứu bao gồm khám xét lâm sàng, 
cận lâm sàng, ghi chép hồ sơ bệnh án. Tiêu chí đánh 
giá là hoàn cảnh chấn thương, tình hình chấn thương, 
tình trạng đục của thể thuỷ tinh, bao thể thuỷ tinh, hình 
thái đục dịch kính độ 1, 2, 3, các tổn thương phối hợp 
trên nhãn cầu, tình trạng chức năng thị lực, nhãn áp. 
Đánh giá lâm sàng, siêu âm, X quang và các xét 
nghiệm hỗ trợ khác. Các số liệu được xử lý theo 
phương pháp thống kê y học. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
- Đặc điểm bệnh nhân: nghiên cứu gặp nhiều hơn ở 

nam giới (74/83 bệnh nhân) chiếm tỷ lệ 89,2%; nữ giới 
gặp ít hơn: 9/83 bệnh nhân chiếm 10,8%, chủ yếu do 
tai nạn lao động: 57,8%; trong sinh hoạt: 27,7%; hỏa 
khí chiếm 9,6%.  

- Tình trạng thê thủy tinh: chấn thương đụng dập thì 
hình thái đục lệch thể thủy tinh gặp 2/4 bệnh nhân và 
có xuất huyết dịch kính là 3/4 bệnh nhân. Chấn thương 
xuyên không có dị vật nội nhãn: hình thái đục thể thủy 
tinh mềm có viêm dịch kính gặp 4/6 bệnh nhân 
(66,7%), đục vỡ thể thủy tinh có rách hai bao lẫn dịch 
kính kèm xuất huyết: 10/12 bệnh nhân chiếm 83,3%. 
Hình thái chấn thương xuyên có dị vật nội nhãn có 4/37 
bệnh nhân đục thể thủy tinh nhiễm sắt (10,8%) và có 
tới 3/4 mắt dịch kính tổ chức hóa. Đục thể thủy tinh có 
rách bao thường tùy từng loại chấn thương: rách bao 
trước gặp 2/9 mắt (22,2%) trong chấn thương đụng dập 
nhãn cầu, rách bao sau được ph ţ hiện thấy trên siêu 
âm và trong phẫu thuật 3/9 mắt chiếm 33,3%. Tỷ lệ 
rách bao trước gặp hầu hết các mắt vết thương xuyên 
có hoặc không có dị vật nội nhãn và lần lượt tương ứng 
như sau: 36/37 (97,3%) và 35/37 (94,6%).  

- Về tổn thương dịch kính có thể thấy hình thái, mức 
độ và tình trạng đục dịch kính trên mắt bị chấn thương 
như sau: mức độ đục dịch kính độ 2 trong nhóm nghiên 
cứu gặp 62/83 mắt (74,7%), trong đó đục khu trú gặp 
nhiều hơn 40/62 mắt (64,5%). Có 21/83 mắt Đục dịch 
kính độ 3 chiếm 25,3% trong đó tình trạng đục dịch 
kính tỏa lan chiếm: 20/21 mắt (95,2%). 

- Tổn thương phối hợp: ta thấy trên mắt có nhiều 
tổn thương phối hợp hàng đầu là tình trạng phù giác 
mạc do chấn thương trước phẫu thuật (39,8%). Rách 
giác mạc cạnh trung tâm gặp 37/72 mắt chiếm 
51,4%. Kích thước < 8 mm chiếm: 67/72 (93,1%), với 
chiều dài vết rách trung bình: 3,9 ± 2,4 mm. Tổn 
thương rách củng mạc gặp 17/83 mắt chiếm 20,1%. 
Tổn thương mống mắt gặp 42/83 mắt (50,6%), trong 
đó đứt chân mống mắt: 5/83 mắt chiếm 6,0%. Đồng 
tử giãn liệt khá thường xuyên: 63/83 mắt (75,9%); có 
xuất tiết trên diện đồng tử phản ứng viêm màng bồ 
đào: 51/83 mắt chiếm 61,4%. 

- Tình trạng thị lực trên mắt chấn thương có tổn 
thương thể thủy tinh dịch kính đều giảm sút một cách 
trầm trọng: với 73/83 mắt (89,9%) có mức thị lực dưới 
đếm ngón tay 3m; chỉ có 7/83 mắt còn thị lực từ mức 
đếm ngón tay 3m đến 5/10 (8,4%). Tình trạng nhãn áp 
cao gặp 6/83 mắt (7,2%) trong đó có 5/6 mắt (83,3%) 

do chấn thương đụng dập. Nhãn áp trung bình là:18,76 
± 4,08 mmHg. 

BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu: tỷ lệ nam giới bị chấn 

thương nhiều hơn nữ giới, đụng dập gặp 10,8%, vết 
thương xuyên 88,2%. Tổn hại phối hợp thể thủy tinh 
dịch kính trong chấn thương rất đa dạng và trầm trọng 
và hay phối hợp cùng lúc nhiều tổn thương khác gây 
giảm thị lực nặng nề. Phù giác mạc 39,8% chủ yếu là 
phù nhẹ dạng viêm khía. Tổn thương phối hợp có rách, 
sẹo giác mạc là 86,7%. Viêm màng bồ đào gặp 61,4%. 
Nguyễn Thị Thu Yên (2004) 55,2%. Tăng nhãn áp 
trong nghiên cứu gặp 7,1% một số tác giả khác gặp với 
tỷ lệ cao hơn như Artin B.(1996) gặp 40%; Blum M. 
(1996) gặp 57,1%. Nghiên cứu của Lê Thị Đông 
Phương (2001) gặp 7,8%. 

2. Hình thái đục thể thủy tinh dịch kính:  
- Đục thể thủy tinh mềm: gặp 38,6%, thường kèm 

theo có xuất huyết dịch kính 46,9%; viêm dịch kính 
34,4%; tổ chức hóa dịch kính 18,8%. Kèm dị vật nội 
nhãn: 59,5%; đụng dập là 44,4% và ít gặp trong vết 
thương xuyên không có dị vật nội nhãn (16,2%). Lê Thị 
Đông Phương (2001) chủ yếu gặp đục thể thủy tinh 
mềm trong chấn thương đụng dập là 37,5%; dị vật nội 
nhãn 28,1% và vết thương xuyên không có dị vật nội 
nhãn 8%.  

 - Đục thể thủy tinh trương: hình thái đục này gặp là 
21,7%, cũng thường kết hợp với xuất huyết dịch kính: 
72,2%; viêm dịch kính chiếm tỷ lệ thấp hơn (27,8%) và 
chủ yếu thấy trong vết thương xuyên không có dị vật 
nội nhãn (32,4%). Lê Thị Đông Phương (2001) 
(11,8%); Krishnamachary (1997) (11,7%) và Nguyễn 
Anh Thư (1994) (7,9%).  

- Thể thủy tinh đục có rách bao trước và bao sau 
lẫn dịch kính: trong hình thái này phần lớn là có xuất 
huyết dịch kính (82,4%); Chúng tôi gặp 20,5%, viêm 
dịch kính đơn thuần chỉ có 17,6% và chủ yếu gặp trong 
vết thương xuyên không có dị vật nội nhãn: 32,4%, vết 
thương xuyên có dị vật nội nhãn là 13,5% và không 
gặp mắt nào trong chấn thương đụng dập. Karim 
A.(1998) gặp 11,1% rách cả hai bao đều do vết thương 
xuyên, không mắt nào do đụng dập. 

- Thể thủy tinh đục tiêu: gặp 7,2% (6 mắt), trong đó 
có tới một nửa có viêm dịch kính; xuất huyết dịch kính 
gặp 2/6 mắt, còn lại 1/6 mắt dịch kính tổ chức hóa. 
Krishnamachary M. (1997) gặp 11,7.  

- Đục lệch thể thủy tinh: gặp 7,2%, thường có xuất 
huyết dịch kính, viêm và tổ chức hóa dịch kính, chủ yếu 
gặp trong chấn thương đụng dập. Lê Thị Đông Phương 
(2001) cũng gặp 17,9% và nguyên nhân do chấn 
thương đụng dập là 43,2%, còn vết thương xuyên 3- 
4%. Nguyễn Thị Thu Yên (2004) gặp trong vết thương 
xuyên với một tỷ lệ thấp (2,6%). Biến chứng tăng nhãn 
áp là thường gặp ở hình thái này. Tỷ lệ tăng nhãn áp 
trong nghiên cứu gặp trong hình thái đục lệch thể thủy 
tinh cũng khá cao (33,3%). 

- Đục thể thủy tinh do nhiễm kim: 4 mắt thì có tới 3 
mắt tổ chức hóa dịch kính. Trần Minh Đạt (2007) gặp 1 
trong 16 mắt đục thể thủy tinh nhiễm sắt cũng kèm có 
tổ chức hóa dịch kính. 
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3. Tổn thương bao thể thủy tinh. 
Tôn thương bao thể thủy tinh thường gặp có liên 

quan đến từng loại hình chấn thương. Trong chấn 
thương đụng dập rách bao trước gặp 22,2%, rách bao 
sau được phát hiện thấy trên siêu âm và trong phẫu 
thuật là 33,3%.Vết thương xuyên thì tỷ lệ rách bao 
trước gặp hầu hết các mắt (97,3%) và 94,6% trên mắt 
vết thương xuyên có dị vật nội nhãn. Chỉ những mắt vết 
thương xuyên qua củng mạc là không có rách cả hai 
bao (2,7%). Rách bao sau chủ yếu gặp trong vết 
thương xuyên có dị vật nội nhãn tỷ lệ 80,7%. Khám 
bằng sinh hiển vi phát hiện rách bao sau chiếm tỷ lệ 
cao 75% vì số bệnh nhân rách bao sau đến muộn sau 
3 tháng chiếm tỷ lệ cao hơn 58,3% và chỉ có 25% phát 
hiện trong khi phẫu thuật.  

4. Tổn thương dịch kính: là khá thường gặp, chủ yếu 
là đục dịch kính vừa phải và khu trú: 74,7% đục độ 2, 
trong đó đục khu trú gặp 64,5%. Khi dịch kính đục 
nhiều (độ 3) (25,3%), thì tình trạng đục tỏa lan chiếm 
tới 95,2%. Trong hình thái dịch kính đục khu trú thì 
viêm dịch kính gặp 47,5%, còn ở hình th i̧ dịch kính 
đục tỏa lan lại thấy xuất huyết dịch kính gặp nhiều hơn 
với 67,4%. Nguyễn Thị Thu Yên (2004) dịch kính đục 
hoàn toàn gặp 53,3%; dịch kính đục khu trú chiếm 
46,7%; dịch kính có máu 24,6%; mủ dịch kính gặp 
31,0%; lẫn chất thể thủy tinh đục vỡ là 27,4%; dị vật 
dịch kính chiếm 16,9%.  

5. Dị vật nội nhãn: với 44,6% các mắt có dị vật nội 
nhãn, trong đó dị vật cản quang gặp 62,2%, thường 
nằm trong buồng dịch kính 47,8%; trên võng mạc 
17,4% và cắm thành nhãn cầu 30,4% và thường kèm 
theo viêm, xuất huyết dịch kính, tổ chức hóa dịch 
kính. Dị vật ít cản quang như đồng, nhôm thường thấy 
do nổ kíp mìn gặp ít hơn (16,2%), thường có nhiều 
mảnh gây xuất huyết dịch kính và nằm ở nhiều vị trí 
khác nhau trên nhãn cầu. Với loại dị vật như mảnh 
đá, thủy tinh gặp 21,6% cũng nằm trong buồng dịch 
kính là chủ yếu và thường gây chảy máu, viêm dịch 
kính và tổ chức hóa. 

KẾT LUẬN 

Đục thể thủy tinh - dịch kính do chấn thương là hai 
tổn thương phối hợp thường gặp do tai nạn lao động 
57,8%, nam giới bị chấn thương (89,4%) nhiều hơn nữ 
(10,6%) 8 lần. Tuổi trung bình 25 ± 10,5 tuổi, bị chấn 
thương đụng dập 10,8 %, vết thương xuyên không có 
dị vật 44,6%, có dị vật nội nhãn 44,6%, phần lớn là dị 
vật kim loại 78,4%. Tổn thương phối hợp rách, sẹo giác 
mạc 87,1 %, với kích thước vết rách ≥ 4 mm chiếm 50 
% và chiều trung bình là 3,8 ± 2,4 mm. Tổn thương 
mống mắt như rách và đứt chân 56,6%, dính mống mắt 
69,9%, giãn liệt đồng tử 88,1 %. Tổn hại thể thủy tinh - 
dịch kính do chấn thương rất đa dạng và trầm trọng, 
với nhiều hình th i̧ đục thể thủy tinh khác nhau phối 
hợp với các mức độ, tình trạng và hình thái tổn thương 
dịch kính gây giảm thị lực nặng nề với 78,3 % mắt có 
thị lực < 0,02.  
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐOẠN NGOÀI SỌ  

Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO 
 

Nguyễn Văn Chương - Trung tâm huấn luyện và NCYHQS 
Tạ Bá Thắng - Bệnh viện 103, HVQY 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: (1) Đánh giá hình thái, chức năng động 

mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm doppler ở 
bệnh nhân nhồi máu não.(2) Đối chiếu kết quả chẩn 
đoán hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu 
âm doppler với chụp mạch cộng hưởng từ (MRA) ở 
bệnh nhân nhồi máu não.  

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt 
ngang. Siêu âm doppler và chụp cộng hưởng từ được 
thực hiện tại bệnh viện nhân dân 115-Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Kết quả: Tỷ lệ hẹp ĐMC gặp 32,26%. Độ dày trung 
bình nội trung mạc của ĐMC trái là 1,74±0,73 mm, cao 
hơn ĐMC phải rõ rệt. Tỷ lệ tăng độ dày nội trung mạc 
là 77,4%. Tỷ lệ bệnh nhân có MVX ở ĐMC phải là 
61,3% và ĐMC trái là 67,7%. Tỷ lệ phát hiện hẹp ĐMC 
trên siêu âm thấp hơn so với MRA (32,26%, so với 
38,71%). Có sự tương hợp cao trong chẩn đoán hẹp 
ĐMC giữa siêu âm và MRA (kappa = 0,732, p<0,001).  


